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Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến điều trị  
tại khoa da liễu, Bệnh viện việt-tiệp hảI phòng 

 
Phan Huy Thục, phạm văn thức 

 
 
Đặt vấn đề 
Vảy nến là bệnh da mạn tính, gặp ở mọi lứa tuổi, 

mọi giới. Bệnh chiếm 1-4% dân số thế giới, khoảng 5-
7% tổng số bệnh nhân da liễu đến khám tại các phòng 
khám da liễu. Sinh bệnh học bệnh vảy nến cồn nhiều 
vấn đề chưa rõ ràng nhưng đến nay đa só các tác giả 
dều thống nhất vảy nến là bệnh có yếu tố di truyền và 
rối loạn miễn dịch. Bệnh được khởi động bởi nhiều yếu 
tố như stress, chấn thương, nhiễm khuẩn, thuốc, thời 
tiết, thức ăn…Bệnh có liên quan chặt chẽ đến thay đổi 
miến dịch tại mô tổn thương cũng như trong máu mà 
vai trò là các lympho T, nhưng vai trò chủ yếu là Th1. 
Tổn thương cơ bản trong bệnh vảy nến là dát đỏ, to 
nhỏ khác nhau từ các chÈm nhỏ có đường kính vài mm 
đến các tổn thương hàng chục cm dường kình. Ranh 
giới tổn thương rõ với da lành, trên có phủ vảy da trắng 
dễ bong. Bệnh nhân thường ngứa ít, khoảng 20-40% 
các trường hợp, có thể ngứa tăng ở giai đoạn bệnh tiến 
triển mạnh do liên quan đến các yếu tố khởi động gây 
kích thích tại chỗ làm bệnh khởi phát hoặc đợt tái phát 
mới. Vị trí tổn thương hay gặp ở những vùng tỳ đè như 
mặt trước cẳng chân, mặt duỗi cẳng tay, đầu…thường 
có tính chất đối xứng. 

Bệnh vảy nến có nhiều thể lâm sàng nhưng gồm 2 
thể chính là vảy nến thể thông thường và các thể nặng 
khác như vảy nến thể mủ, vảy nến thể khớp, vảy nến 
đỏ da toàn thân.  

Để có những hiểu biết thêm về đặc điểm lâm sàng 
bệnh vảy nến, chúng tôi nghiên cứu đề tài với mục tiêu 
sau: Tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng của bệnh vảy 
nến. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
- Gồm 56 bệnh nhân điều trị tại Khoa Da liễu Bệnh 

viện Việt Tiệp Hải Phòng, được chẩn đoán xác định là 
vảy nến từ tháng1/2010 đến tháng 12/2010. 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh án: Bệnh án có đầy đủ các 
thông tin cần thiết cho việc thu thập thông tin cần 
nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại bệnh án: Bệnh án không đủ các 
số liệu cần thiết. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt 

ngang đối với các bệnh nhân được chẩn đoán xác định 
vảy nến. 

- Cỡ mẫu: Mẫu thuận tiện (tất cả bệnh án đủ tiêu 
chuẩn). 

- Các bước tiến hành: Lập phiếu nghiên cứu, tuyển 
chọn bệnh án đủ tiêu chuẩn và thu thập các chỉ số cần 
thiết vào phiếu nghiên cứu. 

 

Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến 
Bảng 1: Phân bố theo nhóm tuổi (n = 56) 

Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ P 
< 17 tuổi 1 1,78 

17- 60 tuổi 47 83,92 
> 60 tuổi 8 14,28 

Tổng cộng 56 100 

 
 

< 0,01 

Nghiên cứu chúng tôi thấy ở nhóm tuổi 17 - 60 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 83,92%, trên 60 tuổi chiếm 
14,28%, nhóm dưới 17 tuổi là 1,78%. Sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê với p <0,01. 

Bảng 2: Phân bố theo giới (n =56) 
Giới 

Chỉ tiêu Nam Nữ Tổng số 

n 37 19 56 
% 66,07 33,92 100 
p < 0,05 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ 
nam giới mắc bệnh cao hơn so với nữ giới (66,07% so 
với 33,92%), tỷ lệ nam/nữ = 1,9/1. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Bảng 3: Triệu chứng ngứa 
Triệu chứng cơ năng Số lượng Tỷ lệ 

Ngứa 33 53,23 
Không ngứa 29 46,77 
Tổng cộng 62 100 

Có 33/56 chiếm tỷ lệ 53,23% bệnh nhân có ngứa 
ở các mức độ khác nhau, 46,77% bệnh nhân không 
có ngứa. 

Bảng 4: Các loại tổn thương 
Các loại thương tổn Số lượng Tỷ lệ 

Dát đỏ 56 100 
Vảy da 56 100 

Mụn nước 1 1,78 
Mụn mủ 5 8,92 

Biểu hiện lâm sàng đỏ da, vảy da gặp 100% các 
trường hợp, có 8,92% bệnh nhân có mụn mủ, chỉ có 1 
trường hợp có kèm theo mụn nước chiếm 1,78%. 

Bảng 5: Vị trí tổn thương ở da 
Vị trí tổn thương da Số lượng Tỷ lệ 

Đầu gối 3 5,35 
Cẳng chân 24 42,85 
Cẳng tay 14 25 

Thân người 50 89,28 
Đầu 11 19,64 
Mặt 1 1,78 

Móng 2 3,57 
Bàn chân, bàn tay 3 5,35 

Nếp gấp 0  
Kết quả bảng trên cho thấy vị trí tổn thương ở thân 

người chiếm 89,28%, cẳng chân 42,8%, cẳng tay 25%, 
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da đầu là 19,64%. Các vùng da khác như bàn chân, 
bàn tay, mặt ít bị tổn thương 

Bảng 6: Các thể lâm sàng 
Thể lâm sàng Số lượng Tỷ lệ 

Thể mảng 32 57,14 
Thể giọt 5 8,92 

Thể đồng tiền 1 1,78 
Thể mủ 1 1,78 

Thể khớp 13 23,21 
Thể đỏ da 0  
Tổng số 56 100 

Chúng tôi thấy có 32/56 trường hợp vảy nến thể 
mảng chiếm tỷ lệ 57,14%, thể khớp là 23,21%, thể giọt 
là 8,92%. Các thể lâm sàng khác ít gặp. 

Bảng 7: Mức độ bệnh 
Mức độ bệnh Số lượng Tỷ lệ 

Nhẹ 14 25 
Trung bình 38 67,85 

Nặng 4 7,14 
Tổng số 56 100 

Kết quả nghiên của chúng tôi cho thấy có 38/56 
bệnh nhân bị bệnh ở mức độ trung bình (chỉ số PASI từ 
10-20) chiếm tỷ lệ 67,85%, mức độ nhẹ (chỉ số PASI 
<10) chiếm 25%, mức độ nặng là 7,14% (chỉ số PASI 
≥20). 

Bảng 8: Biến chứng 
Biến chứng Số lượng Tỷ lệ 
Nhiễm trùng 4 7,14 
Eczema hoá 1 1,78 

Đỏ da toàn thân 1 1,78 
Tổng số 6 10,70 

Tỷ lệ bệnh nhân có biến chứng nhiễm trùng chiếm 
7,14%, eczema và đỏ da toàn thân chiếm 1,78%. Số 
bệnh nhân vảy nến có biến chứng là 10,70%. 

Bảng 9: Biểu hiện khớp 
Biểu hiện khớp Số lượng Tỷ lệ 
Biến dạng khớp 2 3,57 

Viêm khớp mạn tính 11 19,64 
Tổng số 13 23,21 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 13 bệnh nhân 
vảy nến thể khớp chiếm 23,21% trong đó bệnh nhân 
viêm khớp mạn tính 19,64%, biến dạng khớp là 3,57%. 

bàn luận 
1. Đặc điểm lâm sàng 
Nhóm tuổi  
Nhóm tuổi hay gặp trong nghiên cứu là 17 - 60 tuổi 

chiếm tỷ lệ 55,35%, nhóm trên 60 tuổi chiếm 14,28%, 
nhóm tuổi dưới 17 chỉ chiếm tỷ lệ 1,78%. Sự khác biệt 
giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê với p <0,01. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 1 bệnh nhân trẻ 
nhất là 14 tuổi, cao tuổi nhất là 84 tuổi. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi phù hợp với đa số các tác giả trong 
và ngoài nước là bệnh vảy nến gặp nhiều ở tuổi thanh 
niên và trung niên.  

Giới tính 
Có 37 bệnh nhân nam trong tổng số 56 bệnh nhân 

vảy nến chiếm tỷ lệ 66,07%, cao hơn so với nữ giới 
chiếm 33,92%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p 
<0,05). Tỷ lệ nữ/nam là 1,9/1. Kết quả nghiên cứu phù 

hợp với các tác giả khác là bệnh vảy nến gặp ở nam 
nhiều hơn nữ. 

Các biểu hiện lâm sàng  
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 

100% các trường hợp có biểu hiện dát đỏ, ranh giới rõ 
với vùng da lành, trên đó có nhiều vảy da trắng dễ 
bong. Chỉ có 5 bệnh nhân có tổn thương mụn mủ kèn 
theo chiếm tỷ lệ 8,92% trong đó có 1 trường hợp mụn 
mủ khu trú ở lòng bàn tay. Có 1 trường hợp có mụn 
nước.Có 33/56 chiếm tỷ lệ 53,23% bệnh nhân có ngứa 
ở các mức độ khác nhau, 46,77% bệnh nhân không có 
ngứa. Theo một số tác giả, tỷ lệ bệnh nhân vảy nến có 
ngứa chiếm khoảng 20-40%. Nghiên cứu của chúng tôi 
tỷ lệ bệnh nhân có ngứa cao hơn, có thể đây là một 
trong những biểu hiện kích ứng da trong các đợt tái 
phát. 

Vị trí tổn thương ở da  
Các vùng tỳ đè, thân người là vùng da tổn thương 

hay gặp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
tổn thương ở thân người chiếm 89,28%, cẳng chân 
42,85%, cẳng tay 25%, đầu 19,64%, tổn thương móng 
3,57%. Chỉ có 1 trường hợp tổn thương ở mặt chiếm tỷ 
lệ 1,78%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p<0,05. 
Kết quả này cũng phù hợp với đa số các tác giả. 

Các thể lâm sàng 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh 

nhân vảy nến thể mảng chiếm đa số với tỷ lệ 57,14%, 
thể khớp là 23,21%, thể giọt 8,92%, có 1 bệnh nhân 
thể đồng tiền chiếm 1,78%. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của một số tác giả. 

Mức độ bệnh 
Bệnh vảy nến có mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 

67,85%, mức độ nhẹ 25%, mức độ nặng 7,14%. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu 
của Đặng Văn Em. 

Biến chứng 
Có 6/56 bệnh nhân biến chứng chiếm tỷ lệ 10,70%, 

trong đó biến chứng nhiễm trùng là 7,14, eczema hoá 
và đỏ da toàn thân là 1,78%. 

Biểu hiện khớp 
Bệnh nhân vảy nến thể khớp chiếm 23,21%, trong 

đó viêm khớp mạn tính 19,64%, biến dạng khớp 
3,57%. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh nhân 
chủ yếu có sưng đau các khớp nhỏ kéo dài, biến dạng 
cột sông và khớp lớn.  

Kết luận 
1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh vảy nến 
- Nhóm tuổi mắc bệnh hay gặp là 17 - 60 tuổi 

chiếm 55,35%, tỷ lệ bệnh nhân nam mắc bệnh vảy 
nến cao hơn nữ giới tỷ lệ 1,9/1. 

- Vảy nến thể mảng chiếm 57,14%%, vảy nến thể 
khớp chiếm 23,21%, vảy nến thể giọt là 8,92%. 

- Những biểu hiện lâm sàng bệnh: 100% bệnh nhân 
có dát đỏ với các kích thước khác nhau trên có nhiều 
vảy da trắng, mụn mủ chiếm 8,92%, 53,23% bệnh 
nhân có ngứa ở các mức độ khác nhau, 46,77% bệnh 
nhân không có ngứa 

- Vị trí tổn thương ở vùng thân mình chiếm 89,28%, 
cẳng chân chiếm 42,85%, cẳng tay chiếm 25%, da 
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đầu chiếm 19,64%, móng là 3,57%, rất ít khi có tổn 
thương vảy nến ở mặt. 

- Bệnh vảy nến có mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 
67,85%, mức độ nhẹ 25%, mức độ nặng 7,14%.  

- Có 6/56 bệnh nhân biến chứng chiếm tỷ lệ 
10,70%, trong đó biến chứng nhiễm trùng là 7,14, 
eczema hoá và đỏ da toàn thân là 1,78%. 

- Bệnh nhân vảy nến thể khớp chiếm 23,21%, trong 
đó viêm khớp mạn tính 19,64%, biến dạng khớp 
3,57%. 

Summary 
Psoriasis, that affects 1.5-4% of the population in 

the world, is a hereditary disorder of the skin with 
several clinical expressions. The most common type is 
psoriasis vulgaris, which occurs as chronic,recurring, 
scling plaque in characteristic site on the body. 
Resarch on 56 patients diagnosed psoriasis, there are 

55.35% patients with aged from 17 to 60. The plaque 
psoriasis is 57.14% and other is 42.86%. 
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH LOẠN THỊ GIÁC MẠC DỰA THEO VỊ TRÍ ĐƯỜNG RẠCH  

TRONG PHẪU THUẬT PHACO  
 

Cung Hồng Sơn - Bệnh viện Mắt Trung ương 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: nhằm nghiên cứu sự thay đổi loạn thị 

giác mạc (GM) trong phẫu thuật phaco dựa theo vị trí 
đường rạch, và nhận xét một số đặc điểm liên quan 
giữa kỹ thuật phẫu thuật với thay đổi loạn thị. Đối 
tượng và phương pháp: Bệnh nhân bị đục TTT có chỉ 
định mổ phaco. Có loạn thị GM ở mức độ từ 0,50 - 4,00 
diop được mổ tại viện mắt TW từ tháng 01/ 2008 đến 
tháng 09/ 2008. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không 
đối chứng, n = 60. Bệnh nhân được chụp bản đồ GM 
và chia làm 3 nhóm: loạn thị thuận, loạn thị nghịch, 
loạn thị chéo để lựa chọn vị trí đường rạch trong phẫu 
thuật phaco, lựa chọn đường rạch phụ cạnh rìa GM 
nhằm làm giảm độ loạn thị GM. Kết quả: sau phẫu 
thuật, thị lực được cải thiện 100 %. Nhóm loạn thị 
thuận: độ loạn thị trung bình giảm xuống 0,63D vào thời 
điểm 3 tháng sau phẫu thuật. Nhóm loạn thị nghịch: độ 
loạn thị trung bình giảm đi 0,39D ở tháng thứ 3 sau 
phẫu thuật. Nhóm loạn thị chéo: độ loạn thị giác mạc 
trung bình cũng giảm đi 0,27D. Kết luận: sử dụng phư-
ương pháp Phaco, kết hợp với đường rạch nới giãn vùng 
rìa GM để điều chỉnh loạn thị có sẵn trên bệnh nhân 
đục TTT, là một kỹ thuật tương đối đơn giản, an toàn, 
và hiệu quả mà không cần phải sử dụng nhiều phương 
pháp phức tạp khác. 

Từ khoá: Phẫu thuật khúc xạ giác mạc. 
SUMMARY 
Purpose: To study the changes of corneal 

astigmatism with the site of incision in 
phacoemulsification surgery and to evaluate the 
relationship between surgical techniques and the 
changes in postoperative astigmatism.Subject and 
methods: Subjects were cataract patients who had the 
indication for phacoemulsification surgery and the 
preoperative corneal astigmatism of between 0.5 to 
4.0D. All patients were operated in the Vietnam 
National Institute of Ophthalmology from January to 
September 2008. This is a clinical trial study without 

control group. Refractive status of the corneas of 
operated eyes was evaluated by corneal topography. 
Corneal astigmatism was divided into 3 groups: with 
the rule, against the rule and oblique astigmatism. The 
site of main incision and relaxing incision were 
selected based on the type of astigmatism in order to 
reduce the postoperative astigmatism.Results: 60 
patients participated in the study. 100% of patients had 
improvement in visual acuity. At 3 months after 
operation, the mean decrease in astigmatism power 
was 0.63D in the with the rule astigmatism group, 
0.39D in the against the rule astigmatism group, and 
0.27D in the oblique astigmatism group. Conclusion: 
Correcting corneal astigmatism by selection of 
appropriate of incision and limbal relaxation incision 
during phacoemulsification surgery is a simple, safe 
and effective technique.  

Keywords: corneal refractive surgery. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây phẫu thuật thủy tinh thể 

(TTT) đã có những tiến bộ đáng kể. Một trong những 
trở ngại lớn mà các nhà nhãn khoa trên thế giới cũng 
như Việt Nam gặp phải, đó là vấn đề loạn thị giác mạc 
(GM) sau phẫu thuật TTT, là nguyên nhân quan trọng 
làm hạn chế tăng thị lực của bệnh nhân. Sự thay đổi 
khúc xạ GM sau phẫu thuật Phaco, là sự kết hợp giữa 
hai yếu tố, đó là loạn thị có từ trước phẫu thuật và loạn 
thị xảy ra sau phẫu thuật, mà chủ yếu do đường rạch 
của phẫu thuật. Để nâng cao thị lực cho bệnh nhân 
sau phẫu thuật phaco, không những làm giảm loạn thị 
hậu phẫu mà còn sửa được tật loạn thị đều có sẵn 
trước mổ, chúng tôi chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài: "Nghiên cứu điều chỉnh loạn thị giác mạc dựa theo 
vị trí đường rạch trong phẫu thuật phaco" nhằm hai 
mục tiêu:Nghiên cứu sự thay đổi loạn thị giác mạc 
trong phẫu thuật phaco dựa theo vị trí đường rạch, và 
nhận xét một số đặc điểm liên quan giữa kỹ thuật phẫu 


